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Toùm taét

Các chấm lượng tử CdSe được chế tạo bằng phương pháp hóa học sử dụng chất bao Mercapto-
ethanol (Thioglycol, HOCH2CH2SH). Sau đó, chúng được đưa vào trong màng SiO2 để đo tính chất 
quang thông qua phổ hấp thụ và phổ phát quang. Kích thước hạt của CdSe được điều khiển bằng tỷ 
số mol,e của hai ion Cd2+/Se2- và nhiệt độ, qua đó ta điều khiển được phổ phát xạ của màng. Phổ 
phát quang đo được ở nhiệt độ phòng cho ta quan sát được đỉnh tổ hợp của các trạng thái khuyết tật 
trong cấu trúc màng. Phổ raman và X-ray thu được để biết thông tin về cấu trúc của CdSe, CdSe/ 
SiO2. Hơn nữa, màng mỏng CdSe/ SiO2 được ứng dụng trong quang xúc tác metan blue.

Asbtract

CdSe nanoparTícles were fabricated by chemical methods using mercaptoethanol (Thioglycol, HO-
CH2CH2SH). Then, they are put on the SiO2 film to measure the opTícal properties through absorp-
tion spectrum and luminescence spectrum. The parTícle size of CdSe is controlled by the molar ratio, 
e of the two ions Cd2 + / SE2-and temperature, whereby we can control the emission spectrum of the 
film. The luminescence spectrum measured with indoor temperature helps us to observe the variations 
of disability status in the film structure. Raman spectroscopy and X-ray obtained provide us with the 
information about the structure of CdSe, CdSe / SiO2. Furthermore, CdSe / SiO 2 thin film is used in 
catalyTíc of methane blue. 

1. Mở đầu

Gần đây các chấm lượng tử được nghiên cứu rộng rãi vì chúng có nhiều ứng dụng trong quang 
học photonic. Kích thước hạt có ảnh hưởng rất mạnh lên tính chất quang học của chấm lượng tử 
photonic, vì thế để điều khiển được tính chất quang học chúng ta có thể điều khiển thông qua kích 
thước hạt của chúng. Có nhiều phương pháp chế tạo chấm lượng tử trong rất nhiều năm qua, tùy 
thuộc vào mục đích chế tạo và ứng dụng khác nhau, bao gồm phương pháp hóa học và phương 
pháp vật lý như: micelle[6], epitaxial, colloidal, hydrothermal[5]…. Các chấm lượng tử có nhiều 
ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: đèn LED[7], các thiết bị quang phi tuyến[8], đánh 
dấu sinh học[9], pin mặt trời[8], màng hiển thị, sensor hoặc sensor sinh học, lasers [10].

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày việc chế tạo các chấm lượng tử CdSe bằng phương pháp 
colloidal ở 800C và pha tạp vào SiO2 để thu được màng có tính chất quang học cao, ứng dụng trong 
thiết bị photonic. 

Các thiết bị phân tích vật liệu: Phổ nhiễu xạ tia X dùng bức xạ CuKá ( λ  =0.1542nm) ở điện thế 
40kV và dòng 60mA của Viện Khoa học và Công nghệ Hồ Chí Minh. Phổ hấp thụ UV-Vis đo của 
Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hồ Chí Minh. Ảnh TEM chụp tại Viện Vệ sinh 
Dịch tễ Trung ương, đường Yesin, thủ đô Hà Nội. Phổ phát quang đo ở Bộ môn Vật lý Ứng dụng, 
Khoa Vật lý, Trường Đại học KHTN Hồ Chí Minh. 

2. Thực nghiệm

Chúng tôi sử dụng các hóa chất sau trong thực nghiệm: Cadimium Acetate Dihydrate ((CH3COO)2 
Cd.2H2O), Dimethyl Formamide (DMF), Mercaptoethanol (Thioglycol) (HOCH2CH2SH), Sodium 
Selenite Pentahydrate (Na2SeO3.5H2O), nước cất. Thực hiện trộn Cadimium Acetate Dihydrate và 

*  Đại học Quốc gia TP HCM
** Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM
***  Trường Đại học Đồng Tháp
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Dimethyl Formamide cho phản ứng ở nhiệt độ phòng trong điều kiện khuấy ta thu được Sol 1. Chúng 
tôi hòa tan Selenite Pentahydrate vào trong nước cất và Mercaptoethanol theo tỷ lệ mol thu được 
Sol 2. Cuối cùng cho nhanh Sol 2 vào Sol 1, khuấy 30 phút ở 800C trong 3 giờ. Cuối cùng thu được 
chấm lượng tử CdSe. 

CdSe: Cd2+ + Se2- = CdSe
Tiếp tục chế tạo sol chứa SiO2 từ hỗn hợp DMF, TEOS(Si(C2H5O)4), C2H5OH, H2O, HCl. Sau đó 

cho CdSe vào Sol chứa SiO2.

3. Kết quả và thảo luận

3.1.  Tổng hợp chấm lượng tử CdSe

Sau khi tổng hợp được CdSe, chúng tôi sử dụng phổ X-ray và Raman để xác định tính chất của 
vật liệu. Hình 1 là phổ X-ray của bột CdSe với M = 7.75. Chúng ta thấy xuất hiện 3 đỉnh ứng với góc 
nhiễu xạ 2θ = 25.80, 42.80 và 500 tương ứng với các mặt phẳng mạng (111), (220), (311) đối với cấu 
trúc lập phương của chấm lượng tử CdSe [1]. Điều này cho thấy các chấm lượng tử CdSe đã được 
tổng hợp thành công. Kích thước hạt trung bình được tính toán khoảng 4 nm.  

Quan sát trên ảnh TEM, chúng tôi thấy các 
hạt nano CdSe có dạng hình cầu và kích thước 
khá đồng đều. Dựa trên tỉ lệ xích trên hình, đường 
kính hạt khoảng 3nm. Kết quả này khá phù hợp so 
với tính toán lý thuyết từ dữ liệu của phổ nhiễu xạ 
tia X và phổ hấp thụ UV-Vis. Như vậy, chúng tôi 
đã tổng hợp thành công chấm lượng tử CdSe với 
kích thước khá nhỏ.

Trong phổ Raman, có 3 đỉnh ở các vị trí 201cm-1, 
402cm-1 và 601cm-1. Những đỉnh này tương ứng với 
các dao động quang dọc bên trong CdSe, đỉnh 201 
cm-1 là quang dọc, đỉnh 402 cm-1 là họa 2 của đỉnh 
thứ nhất (2LO), đỉnh 601 cm-1 là họa 3 của đỉnh thứ 
nhất (3LO). Sự dịch chuyển về phía đỏ được quan 
sát từ 2 đỉnh LO và 2LO -201cm-1 và 402cm-1 của 
bột CdSe khi so sánh với 210cm-1 và 418cm-1 [2] 
của CdSe vật liệu khối. 

 Hình 1.  Phổ nhiễu xạ tia X của bột CdSe 
với M= 7.75, nung ở 200 0C Hình 2. Ảnh TEM của mẫu bột nano CdSe

Hình 3. Phổ Raman của bột CdSe với M= 7.75,
nung ở 200 0C
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 Hình 4. Phổ hấp thụ của dung dịch với các giá trị  M = 7.75; 15.5; 17; 20. 

Hình 4 chỉ ra tất cả các trường hợp các mẫu chấm lượng tử CdSe chế tạo được có đỉnh hấp thụ 
phụ thuộc vào tỷ lệ mol giữa các ion Cd2+ (M = thioglycol/Cd2+). Tác nhân thioglycol đóng vai trò 
rất quan trọng trong quá trình điều khiển kích thước hạt. Tất cả các mẫu đều xuất hiện đỉnh hấp thụ 
giam giữ lượng tử và dịch chuyển đỉnh với nhau giữa các mẫu. Điều này cho ta thấy sự thay đổi năng 
lượng giam giữ cặp excitron theo kích thước hạt. Đỉnh phổ hấp thụ đối với chấm lượng tử CdSe dịch 
chuyển về phía ánh sáng xanh khi M tăng lên và kết tủa (màu đỏ) ứng với M thấp hơn 3. Kết quả 
tính toán kích thước hạt từ d=4.79nm-5.44nm. 

Để tính toán kích thước hạt, chúng tôi sử dụng phương trình gần đúng khối lượng hiệu dụng[3]. 
Trong bài báo này, khối lượng hiệu dụng của electron me = 0.13mo[3], khối lượng hiệu dụng của lỗ 
trống mh = 0.6mo[3], mo là khối lượng electron tự do, hằng số điện môi = 6.1[3]. Kết quả tính toán 
kích thước hạt trung bình lần lượt 3.14, 3.29, 3.34, 3.8nm. 

3.2. Pha tạp CdSe vào sol SiO2 
Qua phổ hấp thụ, chúng tôi nhận thấy các chấm lượng tử CdSe đã được đưa vào trong màng SiO2 

vì có sự dịch chuyển của phổ hấp thụ.

Cường độ của phổ hấp thụ rất mạnh, độ rộng của cường độ bé, cho chúng ta thấy rằng các bột 
chấm lượng tử thu được có tính chất quang học tốt. Ở kích thước nano, các hạt CdSe phát xạ trong 
vùng ánh sáng khả kiến. Vật liệu khối CdSe có độ rộng vùng cấm khoảng 1,71eV, tương ứng với 
bước sóng phát xạ 706nm. Khi kích thước hạt nhỏ hơn so với bán kính Borh thì vật liệu xảy ra hiệu 
ứng giam giữ lượng tử, độ rộng vùng cấm tăng lên. 
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Hình 5. Phổ hấp thụ của CdSe và CdSe-doped SiO2 Hình 6. Phổ phát quang (PL)của bột CdSe
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Hình 7. Phổ hấp thụ và phổ phát quang của CdSe pha tạp vào SiO2

Trong Hình 7, chúng ta thấy có sự dịch chuyển đỉnh của 2 phổ với nhau. Đây có thể là do tồn tại 
các trạng thái khuyết tật bên trong vật liệu. 

Hình 8 chứng minh rằng độ bán rộng của đỉnh 
phổ phát quang tăng lên khi tăng hàm lượng nồng 
độ CdSe. Điều này cho ta thấy có sự chồng chập 
với nhau giữa hai đỉnh phát quang cạnh tranh làm 
mở rộng đỉnh phổ phát quang.     

Sau đó, chúng tôi tạo màng CdSe/SiO2 trên đế 
thủy tinh. Màng được nung ở các nhiệt độ khác 
nhau để gỡ bỏ các dung môi hữu cơ và hình thành 
cấu trúc tinh thể. T0 là mẫu chưa nung, T100, T200, 
T300 được nung ở các nhiệt độ tương ứng 1000C, 
2000C, 3000C. Cường độ phổ hấp thụ mạnh nhất ở 
bước sóng 450nm. Khi nhiệt độ tăng, đỉnh của phổ 
hấp thụ dịch chuyển về phía sóng dài tương ứng 500nm, 510nm, 540nm. Chúng tôi cho rằng nguyên 
nhân chính là kích thước hạt tăng lên và sự tạo thành CdO trong màng. Đây cũng là nguyên nhân 
làm giảm sự phát quang trong màng.

3.3. Quang xúc tác của màng CdSe/SiO2

Quang xúc tác của màng được nghiên cứu qua quá trình phân hủy chất màu metan blue dưới tác 
dụng ánh sáng chiếu vào. Đầu tiên, metan blue hòa tan vào nước cất với nồng độ khác nhau. 

Chúng tôi đặt màng CdSe/SiO2 vào trong metan blue. Sau đó, chiếu ánh sáng tử ngoại vào để 
quá trình quang xúc tác xảy ra. Sau 10 phút, mẫu được đo một lần. Kết quả thu được là sự giảm của 
cường độ metan blue theo thời gian.

Theo Hình 10, chúng tôi thấy rằng màng CdSe/SiO2 đã thực hiện quang xúc tác rất tốt. Kết quả 
là cường độ của metan blue giảm sau 120 phút là 62%.

Hình 8. Phổ phát quang các CdSe/SiO2 khác nhau

 Hình 9. Phổ hấp thụ của MB 
với sự có mặt của CdSe/SiO2

 Hình 10. Mối liên hệ giữa cường độ 
phổ hấp thụ và thời gian
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4. Thảo luận

Các chấm lượng tử CdSe và màng mỏng CdSe/SiO2 được chế tạo thành công bằng phương pháp 
colloida lở nhiệt độ thấp 800C. Kích thước hạt của CdSe và CdSe/SiO2 được xác định từ  2nm đến 
5nm bằng XRD, TEM và phổ hấp thụ. Sự thay đổi kích thước hạt dẫn đến sự dịch chuyển đỉnh của 
phổ hấp thụ về phía sóng dài tương ứng với sự tăng trong kích thước hạt. Ngoài ra, chúng tôi đã 
thành công khi sử dụng màng CdSe/SiO2 trong quang xúc tác metan blue dưới ánh sáng tử ngoại. 
Sau 120 phút, cường độ giảm 62% so với cường độ ban đầu. 
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